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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

 Về mặt lý luận  

Thời hiệu thừa kế là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống 

các quy phạm pháp luật dân sự Việt Nam nói chung, cũng như của chế định thừa 

kế nói riêng. Trong những năm gần đây, số vụ việc tranh chấp về thừa kế liên 

quan đến vấn đề thời hiệu thừa kế luôn chiếm tỷ trọng lớn trong các tranh chấp 

dân sự và có tính chất ngày càng phức tạp. Nguyên nhân bởi các quy định về 

thừa kế nói chung và thời hiệu thừa kế nói riêng mang tính khái quát cao. Chính 

vì vậy, việc áp dụng các quy định pháp luật về thời hiệu thừa kế tạo ra nhiều 

cách hiểu và áp dụng không thống nhất, hơn nữa khi áp dụng lại phát sinh nhiều 

tình huống khó xử lý.  

Do đó, nghiên cứu về thời hiệu thừa kế có ý nghĩa sâu sắc không chỉ trên 

phương diện lý luận mà còn cả trong lĩnh vực đời sống. Với ý nghĩa đó, luận văn 

phân tích các quy định trong Bộ luật Dân sự về thời hiệu thừa kế ở cả khía cạnh 

đánh giá ưu điểm và nhược điểm, từ đó đề xuất các phương án nhằm hoàn thiện 

các quy định này trong Bộ luật Dân sự năm 2005. 

 Về mặt thực tế 

Quá trình nghiên cứu cũng như thực tế thi hành pháp luật về thời hiệu thừa 

kế gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc…trong khi đó không phải lúc nào các văn 

bản hướng dẫn cũng được ban hành kịp thời. Điều này dẫn đến sự thiếu đồng bộ 

khi áp dụng những quy định của pháp luật, gây nhiều khó khăn cho các cơ quan 

tiến hành tố tụng cũng như người tham gia tố tụng. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Đề tài "Thời hiệu thừa kế" là một vấn đề không mới mẻ nhưng khá phức 

tạp. Bởi vậy, số lượng các bài viết, công trình nghiên cứu về vấn đề này còn rất 

hạn chế. Và nhìn chung các bài viết này chủ yếu chỉ đề cập một khía cạnh nhỏ 

của thời hiệu thừa kế. Do đó, với mong muốn có được cái nhìn tổng quát hơn, 

luận văn là công trình nghiên cứu mang tính chất đồng bộ, đề cập một cách có hệ 

thống và toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về thời hiệu thừa kế theo 

pháp luật dân sự Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu: 

+ Những vấn đề lý luận cơ bản về thời hiệu, thời hiệu thừa kế. 

+ Những quy định của Bộ luật Dân sự về thời hiệu thừa kế. 

+ Thực tiễn áp dụng và những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thời 

hiệu thừa kế. 

- Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn áp dụng về thời hiệu thừa kế 

dưới góc độ pháp luật Dân sự Việt Nam, trên c¬ sở so sánh với một số nước trên thế 

giới, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu luận văn dựa trên phương pháp luận biện chứng 

duy vật nhìn nhận đối tượng nghiên cứu trong một hệ thống các sự vật, hiện 

tượng có tác động qua lại và liên quan đến đối tượng cần nghiên cứu của luận 

văn này, đồng thời không quên đặt nó trong một tiến trình lịch sử và phát triển. 

Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: 

phương pháp lịch sử trong mục "Thời hiệu thừa kế theo quy định của pháp luật 

Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử". Với phương pháp này, những quy định cũng 

như các văn bản pháp luật hướng dẫn về thời hiệu thừa kế, (bao gồm cả những phần 

được sửa đổi, bổ sung) đã được trích dẫn, phân tích. Từ đó, giúp người đọc có cái 

nhìn tổng quát hơn về quá trình phát triển của pháp luật dân sự nói chung và của 

chế định thời hiệu thừa kế nói riêng. Phương pháp phân tích được sử dụng hầu 

hết trong bài viết, đặc biệt là trong phần nội dung, hạn chế của luật thực định và 

ở phần đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật. Ngoài ra, 

phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê…còng 

được sử dụng trong sự nhìn nhận tổng thể và khách quan về thời hiệu thừa kế. 

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý 

luận những nội dung cơ bản về thời hiệu thừa kế theo quy định của pháp luật 
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hiện hành như thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế, thời 

hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện thừa 

kế, thời hiệu thừa kế đối với di chúc chung của vợ chồng…Từ đó luận văn xác 

định những vướng mắc, bất cập và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện, 

nâng cao hiệu quả áp dụng quy định này trong thực tiễn xét xử, bảo vệ quyền lợi 

của các chủ thể và hoàn thiện pháp luật dân sự Việt Nam. 

 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Từ mục đích nghiên cứu trên, tác giả luận văn đặt cho mình những nhiệm 

vụ nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Về mặt lý luận 

+ Phân tích, đánh giá các khái niệm, các quy định của luật dân sự ViÖt Nam 

về thời hiệu thừa kế như: Thời hiệu yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế, 

bác bỏ quyền thừa kế; thời hiệu khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa 

vụ về tài sản của người chết để lại; phân chia di sản thừa kế khi đã hết thời hiệu 

khởi kiện; các trường hợp không áp dụng thời hiệu thừa kế về quyền thừa kế... 

+ Tìm hiểu pháp luật của một số nước trên thế giới về thời hiệu thừa kế nhằm 

so sánh và tham khảo cũng như đưa ra cái nhìn tổng thể, từ đó đề ra những giải 

pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quy định về thời hiệu thừa kế. 

- Về mặt thực tiễn 

+ Tập trung nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng các quy phạm pháp luật dân 

sự về thời hiệu thừa kế trong thực tiễn nói chung. 

+ Phân tích những hạn chế, tồn tại của chế định này. 

+ Xác định nguyên nhân của những hạn chế đó. 

6. Những điểm mới của luận văn 

Luận văn là công trình nghiên cứu có tính hệ thống và toàn diện về thời 

hiệu thừa kế. Luận văn có những điểm mới sau đây:  

- Phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thời hiệu thừa kế. 

- Làm rõ được cơ sở của việc quy định thời hiệu thừa kế. 

- Phân tích có hệ thống các quy định về thời hiệu thừa kế trong luật dân sự, 

qua đó đánh giá thực trạng áp dụng ở nước ta trong thời gian qua.  

- Đề xuất được một số giải pháp cụ thể nhằm đưa ra những sửa đổi, bổ sung 

để hoàn thiện quy định về thời hiệu thừa kế trong Bộ luật Dân sự nh»m phù hợp 

với chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát chung về thừa kế. 

Chương 2: Những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan 

đến thời hiệu thừa kế. 

Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật và những giải pháp hoàn thiện pháp 

luật về thời hiệu thừa kế. 

 

Chương 1 

Khái quát chung về thời hiệu thừa kế 

1.1. Khái niệm thời hạn, thời hiệu, thời hiệu thừa kế  

1.1.1. Thời hạn và các loại thời hạn 

Thời hạn là khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm 

khác. Tuy nhiên, thời hạn không đơn thuần chỉ là một khoảng thời gian mà nó 

được xác định với tư cách là một sự kiện pháp lý đặc biệt, làm phát sinh, thay đổi 

hay làm chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong những trường hợp do 

luật định hoặc các bên thoả thuận.  

Dựa vào việc thời hạn do chủ thể nào quy định, nhận thấy thời hạn pháp lý 

gồm ba loại: thời hạn do các bên thoả thuận, thời hạn do cơ quan nhà nước ấn 

định và thời hạn do pháp luật quy định.  

Và để tính đúng thời hạn, phải xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc thời 

hạn đó. Vậy, phương thức xác định thời hạn thế nào? 

Về phương thức xác định thời hạn, có thể là:  

+ Khoảng thời gian được tính bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm  

+ Hoặc là sự kiện tất yếu sẽ xảy ra nhưng không lường trước được một cách 

chắc chắn sẽ xảy ra vào một thời điểm cụ thể nào.  
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1.1.2. Thời hiệu và các loại thời hiệu 

 Điều 154 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: "Thời hiệu là thời hạn do pháp 

luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó, thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, 

được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền 

yêu cầu giải quyết việc dân sự".  

Như vậy, thời hiệu trước hết phải là thời hạn, nhưng nó khác thời hạn ở chỗ 

là khi hết một khoảng thời gian được xem là thời hiệu thì sẽ làm phát sinh một 

hậu quả pháp lý đối với người có quyền hoặc người có nghĩa vụ. Nói cách khác, 

thời hiệu là một căn cứ pháp lý do pháp luật quy định làm phát sinh quyền dân 

sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi kiện. 

 Thời hiệu mang tính chất bắt buộc. Mọi sự thoả thuận của các bên tham gia 

quan hệ pháp luật dân sự nhằm thay đổi thời hiệu hoặc cách tính thời hiệu đều bị 

xem là vô hiệu và việc áp dụng thời hiệu cũng mang tính bắt buộc với Toà án 

hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong việc xem xét, giải quyết các yêu 

cầu của người khởi kiện. 

Theo quy định của Điều 164 Bộ luật Dân sự năm 1995, thời hiệu bao gồm 

những loại sau đây:  

"1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó, 

thì chủ thể được hưởng quyền dân sự; 

2. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn 

đó, thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ đó; 

3. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu 

cầu Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc, thì mất quyền khởi kiện". 

Như vậy, thời hiệu gồm thời hiệu phát sinh quyền, thời hiệu miễn trừ nghĩa 

vụ (tiêu quyền) và thời hiệu khởi kiện. Trong ba loại thời hiệu đó, thời hiệu phát sinh 

quyền, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ là thời hiệu của luật nội dung, nhằm khẳng định 

một quyền dân sự, còn thời hiệu khởi kiện theo nghĩa trực tiếp nhất là thời hiệu 

tố tụng, là phương thức để các chủ thể bảo vệ quyền dân sự của mình bị xâm phạm. 

Sau đó, Bộ luật dân sự năm 2005 ra đời, không có sự thay đổi lớn khi quy 

định về thời hiệu. Tại Điều 155, đã quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn vì Bộ luật 

này đã phân biệt rõ thời hiệu khởi kiện bao gồm: thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 

và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. 

1.1.3. Thời hiệu thừa kế và cách tính thời hiệu thừa kế 

 Thời hiệu thừa kế sẽ áp dụng quy định theo Ðiều 645 Bộ luật Dân sự 2005 

"Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa 

kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời 

điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa 

vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế".  

Với quy định này, thời hiệu khởi kiện về thừa kế dài hơn so với thời hiệu 

khởi kiện, thời hiệu yêu cầu của các vụ việc dân sự khác. Đó là 10 năm để người 

thừa kế khởi kiện yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ 

quyền thừa kế của người khác và 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế để khởi 

kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại.  

 Như vậy ở đây, thời hiệu khởi kiện về thừa kế được pháp luật mặc định, bắt đầu 

được tính từ thời điểm mở thừa kế, hay chính là thời điểm người để lại di sản chết. 

1.2. Đặc điểm của thời hiệu thừa kế  

- Thời hiệu thừa kế do pháp luật quy định và mang tính chất bắt buộc với 

các chủ thể tham gia quan hệ thừa kế.  

Thời hiệu này được luật quy định rõ ràng tại Điều 645 Bộ luật Dân sự 2005 

và khi có các tranh chấp xảy ra, các chủ thể không thể thoả thuận về thời hiệu 

này. Nói cách khác, sự tồn tại của thời hiệu thừa kế không phụ thuộc vào ý chí 

chủ quan của những người thừa kế. Bất cứ thoả thuận nào của những người thừa 

kế về không áp dụng thời hiệu, thay đổi thời hiệu đều không có giá trị pháp lý. 

 Bên cạnh đó, việc áp dụng quy định về thời hiệu thừa kế cũng là bắt buộc 

với Toà án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.  

- Thời hiệu thừa kế là cơ sở thực hiện quyền thừa kế, và là cơ sở để Toà án 

thụ lý vụ việc dân sự.  

Quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế lần đầu tiên xuất hiện khi có 

Pháp lệnh thừa kế ngày 10.9.1990. Bộ luật dân sự năm 1995 và sau đó là Bộ luật 

dân sự năm 2005 cũng đã quy định thời hiệu khởi kiện thừa kế là 10 năm tính từ 

thời điểm mở thừa kế.  
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Như vậy người thừa kế phải căn cứ vào quy định này của pháp luật để thực 

hiện quyền thừa kế của mình, cơ quan tiến hành tố tụng phải lấy đó làm cơ sở để 

thụ lý vụ việc dân sự. Cụ thể, người thừa kế có quyền khởi kiện kể từ thời điểm 

mở thừa kế, tức thời điểm người để lại di sản chết. Đồng thời, về phạm vi áp 

dụng thời hiệu khởi kiện, người khởi kiện chỉ phải áp dụng thời hiệu này khi khởi 

kiện yêu cầu chia di sản thừa kế, khởi kiện yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của 

mình hay bác bỏ quyền thừa kế của người khác. Họ cũng có quyền khởi kiện để 

yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.  

Thời hiệu này được tính bằng đơn vị là năm, cụ thể là 10 năm để yêu cầu 

chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hay bác bỏ quyền thừa kế của 

người khác, và 03 năm để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do 

người chết để lại. 

1.3. Ý nghĩa của việc quy định thời hiệu thừa kế  

- Đối với giải quyết vụ việc dân sự 

 Khi giải quyết các tranh chấp dân sự nói chung và tranh chấp về thừa kế 

nói riêng, Toà án cần phải tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ để xác định sự 

thật khách quan nên nếu thời gian đã qua đi quá lâu, quá trình thu thập chứng cứ 

khó bảo đảm chính xác. Do đó, quy định về thời hiệu thừa kế tạo điều kiện bảo 

toàn chứng cứ, giúp cho Toà án có điều kiện tập trung giải quyết những tranh 

chấp thừa kế mới xảy ra, kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người thừa kế. 

- Đối với người được hưởng di sản thừa kế 

 Việc quy định thời hiệu thừa kế sẽ giúp người để lại di sản thừa kế còng 

như người được hưởng di sản chủ động hơn, yên tâm hơn trong việc thực hiện 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Bởi nếu không quy định thời hiệu thừa kế, 

những người được thừa kế sẽ luôn bị đe doạ bởi tranh chấp có thể xảy ra, làm ảnh 

hưởng đến quyền lợi và đời sống của họ. Mặt khác, quy định thời hiệu thừa kế 

còn giúp nâng cao trách nhiệm của người được hưởng thừa kế, họ phải cố gắng 

thực hiện quyền khởi kiện, quyền yêu cầu của mình trong một khoảng thời gian 

nhất định để tránh mất quyền khởi kiện, quyền yêu cầu.  

- Đối với đời sống- xã hội 

 Khi quyền sở hữu của chủ thể bị xâm phạm, pháp luật quy định người đó có 

quyền khởi kiện tại Toà án, trong một thời hạn nhất định. Việc người đó khởi kiện 

đúng thời hạn luật định, Toà án giải quyết được các tranh chấp phát sinh chính là góp 

phần ổn định các quan hệ xã hội, bảo đảm cho các quan hệ xã hội phát triển lành mạnh.  

- Góp phần đảm bảo cho các bên còn khả năng cung cấp chứng cứ và chứg 

minh cho quyền lợi hợp pháp của mình. 

 Việc quy định thời hiệu thừa kế là động lực thôi thúc các chủ thể nhanh 

chóng thực hiện quyền của mình. Đồng thời đảm bảo cho các bên còn khả năng 

cung cấp nguồn chứng cứ, tích cực thu thập chứng cứ và chứng minh cho quyền 

lợi hợp pháp của mình.  

- Giảm thiểu sự quá tải của cơ quan giải quyết tranh chấp 

Nếu không quy định thời hiệu đối với tất cả các quan hệ dân sự rất dễ dẫn đến vụ 

án bị kéo dài bất tận mà không có điểm dừng. Như vậy thì ở góc độ nào đó sẽ khó khăn 

cho cơ quan xét xử và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các bên. Do đó quy định 

về thời hiệu thừa kế còn nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng. 

1.4. Hậu quả của việc hết thời hiệu thừa kế  

Khi hết thời hiệu khởi kiện các chủ thể của quan hệ thừa kế sẽ mất quyền 

khởi kiện, quyền yêu cầu.  

1.5. Cơ sở của việc quy ®Þnh thời hiệu thừa kế  

1.5.1. Cơ sở lý luận  

Theo góc nhìn lịch sử, pháp luật ra đời nếu không quy định về thời hiệu thì 

việc kiện tụng giữa các đương sự sẽ diễn ra trong thời gian dài đối với những sự việc 

có thể xảy ra đã quá lâu. Điều này gây nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết 

tranh chấp, mà vẫn không bảo vệ được người có quyền lợi bị xâm phạm. Do đó, thời 

hiệu ra đời một phần xuất phát từ nguyên nhân sâu xa đó, nói cách khác, nó ra 

đời là do nhu cầu của đời sống chứ không phải là phát minh riêng của mỗi quốc gia 

 Về phương diện xã hội, thời hiệu là phương tiện được sử dụng nhằm ổn 

định tình trạng hiện hữu của các quan hệ xã hội sau một thời gian nào đó vì lợi 

ích của thương mại hay pháp lý. 

Theo nguyên tắc tự do ý chí, thời hiệu được coi như là một sự suy đoán có 

tính mặc nhiên về ý chí của chủ thể đối với quyền lợi. Luật suy đoán rằng người 

có quyền lợi đã từ bỏ tố quyền nếu họ không hành động trong thời hạn mà họ đã 

có thể thực hiện nó. Như vậy, nếu trong một thời hạn nhất định, người có quyền 

lợi đã không khởi kiện mặc dù không có bất kỳ trở ngại nào cản trở việc thực 
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hiện quyền này thì có thể suy đoán rằng họ đã từ bỏ quyền khởi kiện của mình. 

Theo góc nhìn này, người có nghĩa vụ có thể được giải thoát khỏi gánh nặng về 

nghĩa vụ dân sự. Như vậy có thể thấy, thời hiệu là một khoảng thời gian do pháp 

luật quy định mà khi thời gian đó kết thúc thì quyền dân sự được xác lập, nghĩa 

vụ dân sự được miễn trừ hoặc quyền khởi kiện chấm dứt.   

1.5.2. Cơ sở thực tiễn 

Thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự của Toà án gặp rất nhiều khó khăn, 

bởi việc các chủ thể gửi đơn khởi kiện một cách tuỳ tiện gây mất thời gian cho 

Toà án trong việc tiếp nhận đơn và thụ lý giải quyết các vụ việc dân sự. Nếu 

không đặt ra vấn đề giới hạn về thời gian mà các chủ thể có quyền khởi kiện, 

yêu cầu dẫn đến việc đặt Toà án vào tình trạng quá tải. Do đó, việc quy định về 

thời hiệu thừa kế sẽ khoanh vùng được các vụ việc Toà án có thể giải quyết. 

1.6. Thời hiệu thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam qua các 

giai đoạn lịch sử  

1.6.1. Giai đoạn từ ngày 10.09.1990 đến 01.07.1996 

1.6.1.1. Pháp lệnh thừa kế số 44- LCT/HĐNN8 ngày 10.09.1990 

1.6.1.2. Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19.10.1990  

1.6.2. Giai đoạn từ ngày 01.07.1996 đến ngày 01.01.2006 

1.6.2.1. Bộ luật dân sự năm 1995 

1.6.2.2. Thông tư liên tịch số 03/1996/TTLN/TANDTC-VKSNDTC 

1.6.2.3. Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP  

1.6.3. Giai đoạn từ ngày 01.01.2006 đến nay 

 

Chương 2 

Thời hiệu thừa kế  

theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 

2.1. Quy định của pháp luật hiện hành về thời hiệu khởi kiện về thừa kế 

a. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của 

mình, bác bỏ quyền thừa kế của người khác. 

Điều 645 Bộ luật Dân sự quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế như 

sau: "Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền 

thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ 

thời điểm mở thừa kế".  

 Tại Khoản 1 Điều 633 ghi nhận: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người 

có tài sản chết. Như vậy, việc một người chết sẽ làm phát sinh quan hệ pháp luật về 

thừa kế. Về mặt lý thuyết, pháp luật quy định thời hiệu này bắt đầu từ thời điểm mở 

thừa kế- tức thời điểm người có nghĩa vụ chết, tuy nhiên trong thực tế ít có trường 

hợp người có quyền thực hiện ngay quyền khởi kiện của mình mà thường lµ sau 

một khoảng thời gian để họ trấn tĩnh lại và sắp xếp, giải quyết các công việc. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì việc một người chết, 

ngoài trường hợp chết thực tế về mặt sinh học, còn có trường hợp chết về mặt 

pháp lý, tức là bị tuyên bố là đã chết bằng quyết định của Toà án theo yêu cầu 

của người có quyền, lợi ích liên quan. Trong hai trường hợp này thì ngày một 

người được xác định là đã chết có sự khác biệt, do đó thời điểm bắt đầu thời hiệu 

khởi kiện cũng khác nhau. 

Để xác định ngày người đó chết, Toà án căn cứ vào các thời điểm được quy 

định tại Khoản 1 Điều 81 Bộ luật Dân sự. Sau đó, căn cứ vào cách xác định thời 

điểm bắt đầu các thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 81 Bộ luật Dân sự Toà án 

có thể xác định thời điểm một người bị coi là đã chết, từ đó xác định thời điểm 

bắt đầu thời hiệu khởi kiện về thừa kế.  

Theo quy định của Điều 645 Bộ luật Dân sự cho thấy, những người thừa kế 

có quyền tự định đoạt viÖc khởi kiện hay không khởi kiện trong thời hạn này, 

nếu thời hạn này chấm dứt, những người thừa kế sÏ mất quyền yêu cầu Toà án 

giải quyết phân chia di sản thừa kế. Cụ thể:  

- Về yêu cầu chia di sản thừa kế: Di sản thừa kế của người để lại tài sản bao 

gồm nhiều loại tài sản, trong đó có những tài sản rất khó xác định đúng giá trị và khó 

phân chia. Ví dụ như quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng, xe máy, ôtô... 

Những tài sản này khi phân chia không thể đơn giản là chia đôi, chia ba tài sản đó, vì 

nếu làm như thế tài sản sẽ mất giá trị, thậm chí không thể sử dụng được. Phương 

thức tốt nhất là, những người thừa kế thoả thuận được với nhau người thừa kế nào 

nhận hiện vật nào, ai nhận tiền và khoản tiền chênh lệch giữa các tài sản thuộc di sản 

thừa kế là bao nhiêu... Khi không thống nhất với những người thừa kế khác về cách 

phân chia di sản, người thừa kế có quyền yêu cầu Toà án chia di sản thừa kế. 



15  16 

 

- Về yêu cầu Toà án xác nhận quyền thừa kế của mình hay bác bỏ quyền 

thừa kế của người khác. Đây là trường hợp một người đáng lẽ phải là một trong 

số những người thừa kế, nhưng không được công nhận là người thừa kế, hoặc 

không được nhận di sản; hoặc trường hợp một người không có quyền hưởng 

thừa kế di sản nhưng lại được nhận di sản thừa kế. 

Trong trường hợp kiện yêu cầu Toà án xác nhận quyền thừa kế, người yêu 

cầu phải đưa ra các bằng chứng chứng minh tư cách người thừa kế của mình. Ví 

dụ: xuất trình chứng minh thư, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn...để chứng 

minh quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân, hoặc quan hệ nuôi dưỡng với người để 

lại di sản; hoặc đưa ra di chúc mà người quá cố đã lập để lại di sản cho mình. 

Trong trường hợp bác bỏ quyền thừa kế của người khác, người yêu cầu 

cũng phải đưa ra các bằng chứng chứng minh người thừa kế đó thuộc một trong 

các trường hợp bị truất quyền thừa kế, hoặc không phải là người thừa kế theo di 

chúc (vì người quá cố đã lập một bản di chúc khác thay thế), hoặc người đó 

không thuộc hàng thừa kế được hưởng di sản. 

Mặt khác, theo quy định tại Điều 161của Bộ luật dân sự năm 2005 thì một 

người có thể không thực hiện được quyền khởi kiện do xảy ra một trong các sự 

kiện sau thì thời gian bị mất trong trường hợp xảy ra các sự kiện đó cũng không 

tính vào thời hiệu khởi kiện. Đó là:  

- Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền 

khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. 

- Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người 

có quyền yêu cầu chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự; 

- Chưa có người đại diện khác thay thế hoặc vì lý do chính đáng khác mà không 

thể tiếp tục đại diện được trong trường hợp người đại diện của người chưa thành niên, 

người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chết. 

 b. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài 

sản do người chết để lại.  

Điều 648 Bộ luật Dân sự 1995 không qui định về thời hiệu khởi kiện đòi nợ do 

người chết để lại. Khắc phục nhược điểm này, Bộ luật Dân sự 2005 đã bổ sung qui 

định về thời hiệu khởi kiện đòi thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại là 3 năm, 

tính từ ngày mở thừa kế. Có nghĩa, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày mở thừa kế, các 

chủ nợ không đòi nợ người thừa kế thì quyền đòi nợ chấm dứt. Thế nh­ng qui định này 

còng cho thấy những bất cập. Ví dụ, có những món nợ đã đến ngày hết thời hiệu khởi 

kiện (theo qui định chung đối với khởi kiện vụ án dân sự), nhưng nếu người có nghĩa 

vụ mà chết thì thời hiệu khởi kiện lại được cộng thêm 3 năm nữa ("Thời hiệu khởi kiện 

để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba 

năm, kể từ thời điểm mở thừa kế") làm cho thời hiệu khởi kiện thực tế kéo dài thêm rất 

lâu so với qui định chung; mặt khác, có những nghĩa vụ chưa tới hạn mà người có nghĩa 

vụ chết, thì thời hiệu khởi kiện được tính từ thời điểm nào: bắt đầu từ ngày đáo hạn hay 

bắt đầu khi người có nghĩa vụ chết, là điều còn nhiều tranh cãi. Hơn nữa, qui định thời 

hiệu chung cho các loại nghĩa vụ của người sống chỉ có hai năm, nhưng đòi nợ của 

người đã chết thì đến những 3 năm, chưa kể khoảng thời gian trước khi con nợ chết chưa 

được luật cho trừ ra, là điều khó lý giải. Thiết nghĩ qui định này cần có sự giải thích và 

hướng dẫn của các cơ quan liên ngành để việc áp dụng pháp luật được thống nhất. 

2.2. Phân chia di sản thừa kế (hoặc một phần di sản thừa kế) khi đã hết 

thời hiệu khởi kiện về thừa kế 

 Thùc tiễn xét xử ngày nay vÉn cã khá nhiều vụ án yêu cầu chia di sản thừa 

kế mà di sản thừa kế đã hết thời hiệu khởi kiện hoặc trường hợp có phần còn thời 

hiệu nhưng có phần lại hết thời hiệu khởi kiện. 

Vậy, giải quyết vấn đề này thế nào? Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang 

thiếu những quy định xác định tính chất pháp lý của tài sản khi hết thời hiệu 

khởi kiện. Do đó trong trường hợp hết thời hiệu khởi kiện, căn cứ quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án từ chối thụ lý giải quyết thì di sản để lại thuộc 

quyền sở hữu của ai, họ phải làm thủ tục như thế nào để đăng ký quyền sở hữu 

của mình? Pháp luật chưa có quy phạm điều chỉnh vấn đề này, và do vậy, người 

đang chiếm hữu tài sản tiếp tục chiếm hữu mà không thể trở thành chủ sở hữu, 

người đang tranh chấp tiếp tục khiếu nại nhiều nơi, khiếu nại vượt cấp.  

Để giải quyết tình huống này, tại tiết a Điểm 2.4 tiểu mục II Nghị quyết số 

02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối 

cao có hướng dẫn về các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền 

thừa kế, cũng như cách phân chia di sản thừa kế sau khi đã hết thời hiệu khởi kiện 
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như sau: "trong thời hạn mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa 

kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng 

thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có 

tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa 

chia thì di sản chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và 

yêu cầu Tòa án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế 

mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết...".  

Như vậy, căn cứ vào quy định của Nghị quyết thì việc không áp dụng thời 

hiệu khởi kiện về thừa kế phải thoả mãn hai điều kiện: Một là, các thừa kế đều 

thừa nhận đó là di sản thừa kế chưa chia; hai là, Các thừa kế có văn bản xác nhận 

đó là tài sản chung của các đồng thừa kế. Trong trường hợp các vụ án thoả mãn 

hai điều kiện nói trên thì dù sau thời hạn 10 năm các đồng thừa kế mới có yêu 

cầu chia di sản thì theo hướng dẫn của Nghị quyết này, đây là yêu cầu chia tài 

sản chung nên không áp dụng thời hiệu khởi kiện chia thừa kế. 

Đối với trường hợp các thừa kế không có văn bản xác nhận là tài sản chung 

thì cũng phải có đủ hai điều kiện sau đây thì Toà án mới xác định đó là tài sản 

chung để chia, đó là: 

- Các thừa kế phải thừa nhận đó là di sản thừa kế chưa chia. 

- Tất cả các đồng thừa kế đều đồng ý chia, không có bất cứ một thừa kế nào 

có tranh chấp về di sản, về diện những người được hưởng thừa kế... 

 

Chương 3  

THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN  

CÁC QUY ĐỊNH CỦA pháp luật VỀ THỜI HIỆU THỪA KẾ 

 3.1. Thực tiễn áp dụng 

a. Xác định thời điểm bắt đầu thời hiệu chưa chính xác dẫn đến xác định 

thời điểm kết thúc thời hiệu sai và giải quyết vụ việc sai 

 Điều 156 Bộ luật dân sự 2005 quy định "Thời hiệu được tính từ thời điểm 

bắt đầu ngày đầu tiên và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời 

hiệu". Quy định này không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Ví dụ 

ông A chết hồi 15h00 ngày 1.1.1992. Vậy thời hiệu khởi kiện về thừa kế được 

tính như thế nào. Có hai cách xác định như sau: 

Cách thứ nhất: Thời hiệu khởi kiện được xác định từ 0h00 ngày 2.1.1992 và 

kết thúc vào 24h00 ngày 2.1.2002 (ngày 2.1.1992 là ngày đầu tiên tiếp sau ngày 

xảy ra sự kiện ông A chết. 

Như vậy trong trường hợp này, thời điểm mở thừa kế được tính lùi là 0h00 

ngày 2.1.1992 (theo Điều 645 Bộ luật Dân sự). Nếu như vậy, thì những người 

thừa kế của ông A chết sau 15h00 ngày 1.1.1992 đến trước 0h00 ngày 2.1.1992 

đều không có quyền hưởng di sản của ông A vì không bị coi là chết trong cùng 

một thời điểm. (Điều 641 Bộ luật Dân sự) 

Cách thứ hai: Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế được xác định theo giờ 

người để lại di sản chết. 

Ví dụ ông A chết hồi 15h00 ngày 1.1.1992, thời hiệu khởi kiện được xác định bắt 

đầu từ 15h00 ngày 1.1.1992 và kết thúc thời hiệu khởi kiện là vào 24h ngày 02.01.2002 

Cách xác định này dẫn đến hệ quả, những người chết trước 15h00 ngày 1.1.1992 

hoặc chết cùng thời điểm đó không phải là người thừa kế của người để lại di sản, nếu 

chết sau 15h00 ngày 1.1.1992, thậm chí chết sau chỉ một thời gian ngắn vẫn là người để 

lại di sản. Cách xác định này phù hợp quy định tại Điều 645 Bộ luật dân sự, bảo vệ 

được quyền lợi của những người chết sau người để lại di sản trong một khoảng thời 

gian ngắn (thậm chí chỉ 5-7 phút). Nhưng nếu như vậy thì phải hiểu Điều 156 như thế 

nào? Để phù hợp hơn, có lẽ cần phải dung hoà hai cách hiểu này, thời hiệu khởi kiện về 

quyền thừa kế sẽ được tính bắt đầu từ thời điểm bắt đầu của ngày tiếp theo xảy ra sự 

kiện người để lại di sản chết và do đó thời điểm kết thúc là thời điểm kết thúc ngày 

tương ứng 10 năm sau (như cách tính thứ nhất), tuy nhiên phải hiểu thời điểm mở thừa 

kế là thời điểm được xác định bằng giờ người để lại di sản chết, tại thời điểm đó xác 

định người thừa kế, di sản của người chết...để bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế. 

b. Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong trường hợp vợ chồng lập di 

chúc chung còn nhiều vướng mắc. Cụ thể: 

+ Dưới góc độ luật thực định: Nhìn lại Bộ luật dân sự năm 1995, tại Điều 671 

quy định "Trong trường hợp vợ, chồng lập di chúc chung mà có người chết 

trước, thì chỉ phần di chúc liên quan đến phần di sản của người chết trong tài sản 

chung có hiệu lực pháp luật; nếu vợ, chồng có thỏa thuận trong di chúc chung về 

thời điểm có hiệu lực của di chúc chung là thời điểm người sau cùng chết, thì di 

sản của vợ, chồng theo di chúc chung chỉ được phân chia từ thời điểm đó". 
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 Điều đó gây khó khăn cho việc thi hành di chúc vì chỉ có một giao dịch, 

nhưng có đến hai thời điểm có hiệu lực khác nhau.  

Khắc phục nhược điểm này, Điều 668 Bộ luật Dân sự 2005 qui định: "Di chúc 

chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc thời điểm 

vợ, chồng cùng chết". Qui định này tỏ ra hợp lý hơn so với qui định tương ứng trong 

Bộ luật Dân sự n¨m 1995, vì một di chúc chỉ có thể có một thời điểm có hiệu lực.  

Tuy vậy, qui định này, tự thân nó, cũng còn vẫn chứa đựng nhiều bất cập. 

Liệu một di chúc chung của vợ, chồng có còn duy trì hiệu lực hay không, nếu vợ 

chồng được Tòa án cho ly hôn hoặc được Tòa án cho phép chia tài sản chung 

trong thời kỳ hôn nhân sau thời điểm di chúc chung ®· được lập?. Mặt khác, qui 

định này đã xâm phạm đến quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế theo pháp 

luật và người thừa kế bắt buộc của người vợ hoặc chồng chết trước và làm ảnh 

hưởng tới thời hiệu khởi kiện về thừa kế.  

+ Dưới góc độ luật tố tông: Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Dân sự năm 

2005 (các trường hợp không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự) thấy rằng: 

Nếu không có các tình huống được đề cập ở Điều 161 này, sau 10 năm kể từ 

ngày mở thừa kế mà người có quyền khởi kiện mới khởi kiện vụ án thừa kế thì 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 168 Bộ luật Tố tụng dân sự Toà án sẽ trả 

lại đơn khởi kiện; nếu Toà án đã thụ lý, sau khi thụ lý mới phát hiện vụ án thuộc 

trường hợp đã hết thời hiệu khởi kiện thì Toà án sẽ căn cứ vào khoản 2 Điều 192 

Bộ luật Tố tụng dân sự để đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện. 

Trong thực tiễn xét xử, Toà án đã gặp các trường hợp tài sản chung của vợ 

chồng, sau đó hai vợ chồng đều đã chết, một người chết đã lâu và đã hết thời 

hiệu khởi kiện chia thừa kế, còn di sản của người chết sau vẫn còn thời hiệu. Quá 

trình giải quyết, các Toà án đều gặp khó khăn là tài sản của vợ chồng là thuộc sở 

hữu chung hợp nhất, vậy căn cứ vào đâu để xác định phần di sản nào là phần hết 

thời hiệu và Toà án xử lý phần hết thời hiệu như thế nào? Có xác định ai được quyền 

sở hữu, quản lý không hay Toà án không được đề cập gì đến phần hết thời hiệu? 

c. Hướng dẫn của Nghị quyết 02/2004/HĐTP còn nhiều điểm chưa hợp lý, 

chưa triệt để. 

Vấn đề 1: Quy định trên đưa ra điều kiện "không có tranh chấp " thì tòa án 

mới thụ lý giải quyết là không hợp lý. Bởi lẽ:  

Thực tế cho thấy, khi thụ lý vụ án, Tòa án thật khó xác minh việc có hay 

không có tranh chấp về hàng thừa kế và di sản, dẫn đến tình trạng sau khi thụ lý 

vụ án, mới phát hiện các yếu tố tranh chấp, Tòa án lại phải ra quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án. Điều này không những làm cho ngành Tòa án thêm gánh 

nặng mà khiến vụ việc lại trở về tình trạng "treo". Hơn nữa, với thời hạn mười 

năm sau khi người để lại di sản chết, thật hiếm có vụ án nào các đương sự không 

có tranh chấp về hàng thừa kế và di sản. 

Vấn đề 2: Sự chuyển hoá quan hệ từ quan hệ thừa kế sang quan hệ chia tài 

sản chung đã và đang đặt ra những vướng mắc. 

Theo Nghị quyết 02/2004/NQCP đã quy định thì để có sự chuyển hoá pháp 

luật từ yêu cầu chia di sản thừa kế sang yêu cầu chia di sản chung khi hết thời hiệu 

khởi kiện thì phải đảm bảo hai yếu tố. Một là: Các đồng thừa kế không có tranh chấp 

về hàng thừa kế; Hai là: Đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia.  

Như vậy, chỉ được áp dụng quy định này khi không có yếu tố tranh chấp 

giữa các đồng thừa kế. Các đồng thừa kế khởi kiện yêu cầu chia di sản chung khi 

hết thời hiệu khởi kiện để Toà án ghi nhận sự định đoạt trong di chúc của người 

để lại di sản trong trường hợp có di chúc. Trong trường hợp không có di chúc 

khi đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế các đồng thừa kế đáp ứng được hai điều 

kiện để chia tài sản chung nhưng không thoả thuận được về phần mỗi người 

được hưởng khi có nhu cầu chia di sản. Trong trường hợp này thì việc chia tài 

sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung. 

Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự loại này xảy ra nhiều 

vướng mắc khi rơi vào các trường hợp sau: 

- Hết thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế mà các đương sự tranh chấp về 

hàng thừa kế. 

- Các thừa kế không tranh chấp về hàng thừa kế nhưng người đang quản lý 

di sản (người thuộc hàng thừa kế) tranh chấp tài sản là của mình. 

- Di sản thừa kế để lại, có người thừa kế cho rằng đã chia, có người thừa kế 

cho rằng chưa chia, có người thừa kế lại cho rằng đã chia một phần.... 

Như vậy, khi hết thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế chỉ cần phát sinh một 

yếu tố tranh chấp giữa các đồng thừa kế, nếu sự tranh chấp này còn trong thời 

hiệu khởi kiện thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người đề xuất, yêu cầu. Vấn đề 

đặt ra là khi hết thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, đồng thời cũng không đủ 
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điều kiện để chia tài sản chung thì việc xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa 

kế đã hết thời hiệu khởi kiện sẽ đặt ra như thế nào? 

d. Quy định về thời hiệu hưởng quyền dân sự và thời hiệu khởi kiện về quyền 

thừa kế có sự chênh lệch. 

Bộ luật Dân sự có sự quy định khác nhau (lệch tương đối lớn) giữa thời 

hiệu hưởng quyền dân sự tại Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Dân sự với thời hiệu 

khởi kiện về quyền thừa kế (Điều 645 Bộ luật Dân sự).  

Điều 247 Bộ luật Dân sự quy ®Þnh "người chiếm hữu, người được lợi về tài 

sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời 

hạn mười năm đối với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản thì trở thành 

chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu..." 

Như vậy, Bộ luật Dân sự cần có thêm quy định về thời hiệu hưởng quyền 

dân sự đặc biệt trong quan hệ thừa kế. Theo đó, hết thời hiệu khởi kiện, người 

đang quản lý hợp pháp di sản sẽ trở thành chủ sở hữu tài sản đó, điều luật này 

cần cũng phải quy định sao cho phù hợp với quy định về việc xác lập quyền sở 

hữu theo thời hiệu (Điều 247).  

3.2. Những giải pháp hoàn thiện pháp luật về thời hiệu thừa kế 

Tác giả xin đưa ra một số giải pháp sau: 

* Điều chỉnh thời hiệu khởi kiện về thừa kế  

Người thừa kế có quyền khởi kiện trong thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở 

thừa kế theo quy định tại Điều 645 Bộ luật Dân sự 2005 để xác lập quyền thừa 

kế của mình hay bác bỏ quyền thừa kế của người khác, 03 năm để khởi kiện yêu 

cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại. Tuy nhiên, 

Điều 247 Bộ luật Dân sự lại quy định thời hiệu xác định quyền sở hữu đối với 

động sản là 10 năm, đối với bất động sản là 30 năm.  

Thực tế, với quy định có sự khác biệt như trên thì sẽ xảy ra tình huống: tài 

sản của một người để lại nếu để những người ở cùng hàng thừa kế quản lý thì sau 

10 năm mà không khởi kiện là mất quyền khởi kiện đòi quyền sở hữu tài sản, 

nhưng nếu để một người khác chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai trong thời 

hạn 30 năm thì mới hết quyền đòi lại tài sản.  

Vì những lẽ đó, cần có những giải pháp khắc phục từ gốc, giải quyết vấn đề 

một cách triệt để bằng cách xoá bỏ sự chênh lệch, điều chỉnh thời hiệu ở Điều 

645 với thời hiệu theo Điều 247 Bộ luật Dân sự sao cho bằng nhau. Bởi, thời 

hiệu khởi kiện thừa kế cần phải đồng nhất với thời hiệu xác lập quyền sở hữu vì 

thừa kế là một trong những căn cứ quan trọng làm phát sinh quyền sở hữu. 

Ngược lại quyền sở hữu là tiền đề làm phát sinh quan hệ thừa kế.  

Do vậy phải sửa đổi Điều 645 Bộ luật Dân sự 2005 theo hướng quy định về hai 

thời hiệu khởi kiện khác nhau: "thời hiệu khởi kiện thừa kế di sản đối với động 

sản là 10 năm và đối với bất động sản là 30 năm, tính từ thời điểm mở thừa kế".  

* Bổ sung quy định liên quan đến di chúc chung của vợ chồng. 

Tác giả Tưởng Duy Lượng- Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, trong 

cuốn "Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử- NXB Chính trị quốc gia năm 2009 cho 

rằng, đối với loại di chúc chung của vợ chồng, tuỳ từng trường hợp mà xử lý như sau:  

 - Nếu người vợ hoặc chồng chết trước chỉ có một thừa kế ở hàng thứ nhất 

chính là người vợ hoặc người chồng còn sống, và họ đã thực hiện trên thực tế 

việc hưởng quyền thừa kế của người chết trước thì khối di sản của họ đã bao gồm 

phần di sản của người chết trước. Do đó, không cần tách bạch phần di sản của 

người chết trước với phần di sản của người chết sau. Nếu người thừa kế ở hàng 

thứ hai, thứ ba của người chết trước xin hưởng di sản của người chết trước thì 

Toà án không chấp nhận đơn của họ. 

- Nếu phần di sản của người vợ hoặc người chồng chết trước, chưa chuyển 

hoá sang cho người khác, nay thời hiệu khởi kiện không còn, các thừa kế kiện 

yêu cầu chia di sản của người này thì Toà án không thụ lý giải quyết. Nếu họ yêu 

cầu chia di sản thừa kế phần di sản của người vợ hoặc người chồng chết sau (còn 

thời hiệu) thì thụ lý giải quyết, Toà án cần tách phần di sản của người chết trước 

và phần di sản của người chêt sau và Toà án chỉ giải quyết phân chia phần di sản 

còn thời hiệu khởi kiện theo thủ tục chung. 

Để xác định phần di sản nguyên là tài sản chung của vợ chồng thì căn cứ 

vào khoản 2 Điều 95 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 để phân chia. Về nguyên 

tắc, có thể chia đôi khối tài sản đó, để xác định phần di sản của từng người. 

Trong khi chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh, người viết kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung quy định về thời hiệu khởi kiện thừa kế, cụ thể là bổ sung Điều 645 

như sau: "Ngoài những trường hợp quy định tại Điều 161 Bộ luật này, những 

trường hợp sau đây cũng không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế: 
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- Khoảng thời gian từ khi mở thừa kế di sản của người chết trước cho đến 

khi mở thừa kế của người chết sau, trong trường hợp di sản là tài sản chung của 

vợ, chồng chết vào hai thời điểm khác nhau và người có quyền khởi kiện là các 

con hoặc cháu hay chắt của họ. 

* Sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan trực tiếp đến thời hiệu khởi 

kiện đối với di sản dùng vào việc thờ cúng.  

 §èi với di sản dùng vào việc thờ cúng phải có một quy định về thời hạn 

lưu truyền di sản dùng vào việc thờ cúng và thời hiệu khởi kiện riêng cho việc 

tranh chấp liên quan đến di sản dùng vào việc thờ cúng.  

Thời hạn lưu truyền di sản dùng vào việc thờ cúng là thời hạn mà nghĩa vụ 

thờ cúng được thực hiện, nên được tính theo đời người hay theo thế hệ (thứ bậc trong 

tông - chi). Trong trường hợp nghĩa vụ thờ cúng đã được thực hiện xong thì di sản 

dùng vào việc thờ cúng (nếu còn) sẽ thuộc quyền sở hữu của người sau cùng hoàn 

thành nghĩa vụ thờ cúng. Và như vậy ng­ời thừa kế hợp pháp của người để lại di 

sản dùng vào việc thờ cúng có quyền khởi kiện trong hai trường hợp: 

Thứ nhất: yêu cầu Toà án xác định hiệu lực pháp luật của di chúc được lập 

để định đoạt di sản dùng vào việc thờ cúng (như kiện huỷ bỏ di chúc vô hiệu do 

có nội dung trái pháp luật và đạo đức, do bị giả mạo, do bị lừa dối, do không còn 

minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc);  

Thø hai: Khi nghĩa vụ thờ cúng bị vi phạm thì người thừa kế có quyền yêu 

cầu Toà án giải quyết hậu quả của việc vi phạm đó (hoặc chỉ định người khác 

tiếp tục thực hiện việc thờ cúng hoặc di sản được chia theo pháp luật).  

 Từ phân tích trên, người viết kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định có liên 

quan trực tiếp đến thời hiệu khởi kiện đối với di sản dùng vào việc thờ cúng như 

sau: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp liên quan đến di sản mà 

nội dung rơi vào trường hợp thứ nhất thì thời hiệu khởi kiện là 10 năm tính từ 

thời điểm mở thừa kế; còn nội dung rơi vào trường hợp thứ hai thì thời hiệu khởi 

kiện là 10 năm tính từ thời điểm vi phạm nghĩa vụ thờ cúng".  

Yêu cầu tuyên bố di chúc vô hiệu không giống như tuyên bố giao dịch dân 

sự thông thường, do người lập di chúc đã không còn sống để có thể đối chứng hay 

cung cấp chứng cứ chứng minh về sự vô hiệu của di chúc, mà người thừa kế có thể 

là người ở xa, hoặc là người chưa thành niên hoặc là con (bị bỏ rơi, thất lạc…) chưa 

có điều kiện để xin xác định cha, mẹ ruột. Do đó, quy định như trên vừa bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của những người thừa kế khi có sự giả mạo di chúc hoặc 

di chúc vô hiệu, vừa bảo đảm sự trong sáng và nghiêm túc trong việc thực hiện nghĩa 

vụ thờ cúng của người được chỉ định trong di chúc để lo việc thờ cúng. 

 * Bổ sung thêm khoảng thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện. 

Điều 686 quy định việc phân chia di sản bị giới hạn trong hai trường hợp: 

khi người để lại di sản nói rõ trong di chúc hoặc khi tất cả những người thừa kế thoả 

thuận hạn chế phân chia di sản trong một thời hạn nhất định, thì trong khoảng thời 

gian đó, di sản không được chia thừa kế. Như vậy, việc hạn chế phân chia di sản 

trong những trường hợp nói trên sẽ được coi là khoảng thời gian không được tính 

vào thời hiệu khởi kiện. Nếu thời gian này không được trừ ra thì thời hiệu khởi 

kiện đòi quyền thừa kế trên thực tế sẽ bị rút ngắn, thậm chí triệt tiêu.  

 Trong khi đó, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện theo Điều 161 của 

Bộ luật Dân sự thì phải do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, tức 

những sự kiện mang tính khách quan, ngoài ý muốn của các bên chủ thể tham gia 

quan hệ, chứ không do ý chí chủ quan của người có quyền khởi kiện. Mặt khác, 

thời hiệu là thời hạn do luật định mà không ai có thể thoả thuận để kéo dài hay rút 

ngắn. Trên thực tế, việc người lập di chúc hoặc tất cả những người thừa kế thoả 

thuận về việc phân chia di sản đã làm cho thời hiệu khởi kiện bị rút ngắn, thay vì 

10 năm như quy định của Điều 645. Do vậy, nếu khoảng thời gian hạn chế phân 

chia di sản không được cộng thêm vào thời hiệu, thì sẽ làm cho quyền khởi kiện 

của người thừa kế bị xâm phạm. Để khắc phục bất cập này, chúng tôi kiến nghị bổ 

sung thêm nội dung này vào Điều 645. Khi đó Điều 645 (bổ sung) sẽ có thêm các 

nội dung sau: "Ngoài những trường hợp quy định tại Điều 161 Bộ luật này, những 

trường hợp sau đây cũng không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế. Đó là: 

- Khoảng thời gian từ thời điểm mở thừa kế của người chết trước cho đến 

thời điểm mở thừa kế của người chết sau, nếu vợ, chồng thoả thuận trong di 

chúc chung về thời điểm có hiệu lực của di chúc chung là thời điểm người sau 

cùng chết theo quy định tại Điều 668 Bộ luật dân sự. 

- Khoảng thời gian hạn chế phân chia di sản theo ý chí của người lập di 

chúc hoặc theo thoả thuận của tất cả những người thừa kế theo quy định tại 

Điều 686 của Bộ luật dân sự.  

- Khoảng thời gian hạn chế phân chia di sản khi toà án tuyên bố hạn chế 

phân chia di sản theo yêu cầu của một bên vợ, chồng còn sống theo quy định tại 



25  26 

 

Điều 31 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn 

của Bộ luật dân sự. 

* Quy định rõ các trường hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện về quyền 

thừa kế 

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 162 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì một 

trong những căn cứ để xác định thời hiệu khởi kiện bắt đầu lại khi các bên đã tự hoà 

giải với nhau. Như vậy, theo lý thuyÕt nếu những người thừa kế thoả thuận được với 

nhau thì thời hiệu khởi kiện thừa kế 10 năm sẽ được tính từ ngày thoả thuận giữa những 

người được xác lập, chứ không tính từ ngày mở thừa kế như quy định tại Điều 645 

Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, quy định này cũng có nhiều ý kiến chưa thống nhất. 

ý kiến thứ nhất cho rằng, trong quá trình giải quyết tranh chấp di sản, nếu 

những người thừa kế hoà giải, thoả thuận được với nhau thì thời hiệu khởi kiện 

thừa kế sẽ bắt đầu lại theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 162 Bộ luật Dân 

sự như vừa trình bày. 

ý kiến thứ hai cho rằng, căn cứ để bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện quy định 

ở điểm c, khoản 1, Điều 162 chỉ có thể áp dụng với giao dịch dân sự chứ không 

áp dụng đối với mọi loại thời hiệu khởi kiện, nên không áp dụng đối với thời 

hiệu khởi kiện về thừa kế. 

Quan điểm của người viết thì cho rằng: bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện quy 

định tại điểm c, khoản 1 Điều 162 Bộ luật dân sự là áp dụng với mọi loại thời 

hiệu khởi kiện, bao gồm cả thời hiệu khởi kiện về thừa kế. Do đó, chỉ trong 

trường hợp các bên đương sự tự hoà giải và rút đơn kiện mà thời hiệu khởi kiện 

vẫn còn thì thời hiệu khởi kiện thừa kế sẽ được bắt đầu lại, tính từ thời điểm các 

bên thoả thuận được với nhau. Trong trường hợp các bên hoà giải được với nhau, 

nhưng khi đó đã hết thời hiệu khởi kiện thì di sản thừa kế sẽ chuyển thành tài sản 

chung và chia tài sản theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP. 

 

KẾT LUẬN 

Xác định thời hiệu khởi kiện về thừa kế là một trong những vấn đề rất quan 

trọng. Vì nó chính là cơ sở để xem xét có thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà 

án hay không? Nếu trước khi thụ lý vụ án mà Toà án xác định thời hiệu khởi kiện 

của đương sự đã hết thì Toà án trả lại đơn kiện cho đương sự theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 168 Bộ luật Tố tụng dân sự; Trường hợp đã thụ lý vụ án thì 

Toà án căn cứ vào khoản 2 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự ra quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án dân sự, xoá tên vụ án đó trong sổ thụ lý, trả lại đơn khởi kiện 

và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự... 

Như vậy, có thể nói, nếu nhìn dưới góc độ thời điểm ban hành thì thời hiệu 

thừa kế không phải là quy định mới vì vấn đề này được đặt ra từ Pháp lệnh thừa 

kế năm 1990, sau đó là Bộ luật Dân sự năm 1995, Bộ luật Dân sự năm 2005. Tuy 

nhiên, nếu nhìn nhận dưới góc độ hệ quả áp dụng của nó vào thực tiễn cuộc sống 

thì những năm gần đây, việc khởi kiện, khiếu nại về vấn đề này ngày càng nhiều 

và trở nên phức tạp. Nguyên nhân bởi quy định của pháp luật hiện hành về thời 

hiệu khởi kiện thừa kế còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng, chưa hợp lý, dẫn đến quá 

trình áp dụng trong thực tiễn của Toà án còn khá lúng túng, chưa nhất quán. 

Luận văn, sau khi nghiên cứu một cách tổng thể nội dung các quy định của pháp 

luật Việt Nam về thời hiệu thừa kế, cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật thừa kế 

trong những năm gần đây đã đạt được một số kết quả sau đây: 

1. Khái quát quá trình phát triển của pháp luật về thời hiệu thừa kế ở Việt 

Nam từ khi có Pháp lệnh thừa kế đến nay. Chỉ ra được tính kế thừa, sự thay đổi, 

phát triển của hệ thống quy phạm pháp luật về thời hiệu thừa kế, từ đó là căn cứ 

để đánh giá giá trị của các văn bản pháp luật trước đây cũng như tiếp tục nghiên 

cứu hoàn thiện pháp luật thực định. 

2. Phân tích được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc quy định về thời 

hiệu thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam 

3. Làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của luật thực định về thời hiệu thừa 

kế (thời điểm bắt đầu của thời hiệu thừa kế tính từ khi nào; thời hiệu khởi kiện để 

yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hay bác bỏ quyền thừa kế 

của người khác là bao lâu kể từ thời điểm mở thừa kế; đặc biệt là phân chia di 

sản khi đã hết thời hiệu thừa kế, hay trong trường hợp có phần còn thời hiệu khởi 

kiện nhưng có phần thì đã hết thời hiệu... 

4. Nghiên cứu những hạn chế, bất cập của luật cũng như những khó khăn 

trong quá trình áp dụng pháp luật, qua đó với mong muốn góp phần vào việc sửa 

đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm khắc 

phục những hạn chế, nâng cao tính hiệu quả trong quá trình áp dụng hệ thống 

quy phạm pháp luật về thời hiệu thừa kế. 

Tuy nhiên, do những hiểu biết còn hạn chế, người viết rất mong nhận được 

sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các đồng nghiệp và bạn đọc. 


